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Chương 1. những vấn đề chung 
1.1. khái quát 

1.1.1. Khái niệm  kết cấu dàn 

 Dàn là một hệ kết cấu, trong đó, mỗi phần tử chính là một thanh, được cấu tạo 
sao cho chịu lực dọc là chủ yếu 
 Kết cấu dàn bao giờ cũng được gắn với một sơ đồ hỗn hợp nào đó, sơ đồ thông 
thường nhất là dạng: Dầm – Dàn. Dàn được ứng dụng trong các sơ đồ kết cấu: Hệ 
dầm, Hệ khung, Hệ vòm, Hệ hỗn hợp 
 

 
             a)  Dầm  - dàn                                                b)  Khung - Dàn 

                               Hình 1.1 Kết cấu dàn- a)Dầm-dàn; b) Khung-dàn 

Kết cấu nhịp dầm dạng dàn bằng thép được gọi tắt là kết cấu nhịp dàn thép (dàn hoa) 
 /Khi tính toán thiết kế kết cấu BTCT, trong một số trường hợp có thể phân tích 
kết cấu bằng phương pháp “chống và giằng” (thanh nén và kéo ) hay còn gọi là lý 
thuyết dàn ảo/. 
1.1.2. Lịch sử phát triển  

1.1.3. Mối liên hệ giữa hai hình thức dầm và dàn. 

 Ta đã biết, với kết cấu dạng dầm, thì dạng chịu lực chủ yếu là chịu uốn. Qua một 
quá trình phát triển lâu dài, con người đã tìm ra được hình dạng thích hợp nhất cho 
dầm chịu uốn là dầm có mặt cắt ngang dạng chữ I hoặc dạng hình hộp. 
- Với mặt cắt dầm dạng chữ I,  các cánh dầm được coi là chịu toàn bộ mômen. 

Tuy nhiên, bản bụng khi tính toán vẫn được xét chịu một phần mômen  
- Do phải đảm bảo ổn định chung của dầm và ổn định cục bộ của bản cánh chịu 

nén, tỷ lệ chiều cao và chiều dầy bản bụng phải đảm bảo ở một giá trị cho phép, 
khi chiều dài nhịp lớn, dầm phải có chiều cao lớn, kéo theo chiều dầy bản bụng 
tăng theo. Khi đó, kết cấu dầm có những nhược điểm sau: 
+ Không tận dụng hết vật liệu của bản bụng 
+ Tăng tĩnh tải cho kết cấu nhịp 
+ Tăng chi phí vật liệu, chi phí vận chuyển 
+ Tăng diện tích chắn gió (chịu tác động của lực gió lớn hơn) 
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+ Tăng thời gian thi công kết cấu nhịp. Dẫn đến tăng giá thành công trình 
 Với phương châm tối ưu hoá kết cấu, người ta tìm cách giảm bớt một cách hợp 
lý vật liệu của bản bụng dầm, từ đó ta được kết cấu dạng dàn. 

 
Kết luận: 
 Dàn là một dạng kết cấu dầm, được thiết kế tính toán như dạng kết cấu dầm 
 Phương pháp kết cấu: Phân bố hiệu ứng tải, các phương pháp phân tích kết cấu 

 
1.1.4. Đặc điểm của kết cấu dàn 

- Dàn là một dầm chịu uốn, có những thớ chịu ứng suất kéo và những thớ chịu ứng 
suất nén, có những thớ không chịu ứng suât kéo cũng không chịu ứng suất nén. 

- Kết cấu dàn có thể dễ dàng thay đổi kích thước chung, đặc biệt là chiều cao mà 
không làm tăng đáng kể trọng lượng bản thân kết cấu, dễ tạo độ cứng theo 
phương ngang. 

- Dễ dàng tiêu chuẩn hoá, môđun hoá. 
- Vượt được khẩu độ lớn hơn dầm 
1.1.5. ưu, nhược điểm và phạm vi áp dụng của kết cấu dàn 

1.1.5.1. ưu điểm 

- Dàn là một hệ thanh, các thanh chỉ chịu lực dọc trục. Do đó, trong cầu nhịp lớn, 
cầu dàn tiết kiệm hơn cầu dầm. 
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- Khả năng chịu lực ngang cầu tốt hơn cầu dầm do diện tích chắn gió ngang cầu 
thực tế nhỏ hơn và khoảng cách tim hai dàn chủ lớn. 

- Cầu dàn có hình dáng đẹp, đảm bảo yêu cầu mỹ quan. 

1.1.5.2. Nhược điểm 

- Cầu dàn có nhiều chi tiết, phải gia công chế tạo đảm bảo chính xác. 
- Kết cấu bằng thép nên dễ bị gỉ, an mòn, việc duy tu, bảo dưỡng phải tiến hành 

thường xuyên. 
- Vật liệu làm bằng thép nên giá thành đắt hơn cầu dầm bêtông cốt thép. 

1.1.5.3. Phạm vi áp dụng 

 Kết cấu dàn thường được áp dụng cho các cầu có chiều dài nhịp lớn hơn 80 m, 
các cầu có nhịp 40 – 50m thường làm dầm hợp lý hơn, các cầu có chiều dài nhịp từ 
50m đến 80m phải so sánh về kinh tế và kỹ thuật để xác định dùng dàn hay dầm, 
phuơng án nào hợp lý hơn. 
G

L

GdÇm

Gdμn

 LoThích hợp 

cho Dầm
Thích hợp 
cho Dàn

Go

 
* Khảo sát thực tế một số cầu dàn thép: Long Biên, Chương Dương, ThăngLong 
Về các mặt: Sơ đồ dàn chủ, Kết cáu các thanh, Kết cấu hệ mặt cầu, Kết cấu mặt 
cầu. 
* Sử dụng tài liệu trên internet: Với cụm từ: “Truss Bridge” trên trang tìm kiếm: 
Http://www.google.com  Đặc biệt các trang Web có đuôi:  . edu,  .us, � 

http://www.google.com/
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1.2. Cấu tạo chung kết cấu nhịp cầu dàn thép 

1.2.1. Các bộ phận chủ yếu của kết cấu nhịp cầu dàn thép 

I

II
IV

III
II

I

III

IV
1/2III-III

1/2II-II

 

 
Các mặt phẳng dàn chủ 
Hệ liên kết dọc của dàn chủ 
Hệ liên kết ngang 
Hệ dầm mặt cầu 
Hệ dầm mặt cầu đỡ phần console. 
Kết cấu mặt cầu 
Hệ thống lan can, gờ chắn và các thiết bị khác 
Gối cầu 
1.2.2. Chức năng và đặc điểm làm việc của các bộ phận 

1. Bản mặt cầu 

- Chịu tác dụng trực tiếp tải trọng từ các bánh xe, bản mặt cầu được thiết kế chịu 
lực như các bản mặt cầu trong các loại cầu khác. 

- Yêu cầu đối với mặt cầu: Phẳng, nhẳn, có độ dính bám tốt, đảm bảo về độ cứng, 
chống được độ võng cục bộ. 
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- đặc điểm chịu lực: Bản mặt cầu chịu lực chung và chịu lực cục bộ, khi làm việc 
cục bộ như một bản kê trên hai cạnh hoặc bốn cạnh hoặc bản hẫng. 

2. Hệ dầm mặt cầu  

- Đỡ bản mặt cầu và tiếp nhận tải trọng từ bản mặt cầu truyền xuống. Dầm ngang 
đặt vuông góc với hướng xe chạy. Dầm ngang và hệ liên kết tạo độ cứng ngang 
cho các dàn, làm gối đỡ cho các dầm dọc và phân bố hoạt tải lên các dầm. Dầm 
dọc đặt song song với hướng xe chạy và được kê trực tiếp trên các dầm ngang. 

- Các dầm thuộc hệ dầm mặt cầu làm việc chịu uốn. Trong cầu dàn chạy trên, dầm 
ngang làm việc như một dầm giản đơn kê trên hai gối tựa có khẩu độ làm việc là 
khoảng cách giữa hai dàn chủ. Dầm dọc làm việc như một dầm liên tục có nhịp 
tính toán là khoảng cách giữa các dầm ngang. Hệ dầm mặt cầu nhất thiết phải có 
trong kết cấu nhịp dàn chạy dưới. 

3. Các hệ liên kết 

- Hệ liên kết gồm có hệ liên kết dọc và hệ liên kết ngang. Liên kết dọc thường 
nằm trong mặt phẳng của các thanh biên trên và dưới. Liên kết ngang thường là 
một khung cứng đặt giữa hai dàn, tại vị trí nút.  

- Hệ liên kết dọc và ngang có chức năng liên kết các mặt phẳng dàn chủ thành 
một hệ thống không gian thống nhất, đủ ổn định, đủ độ cứng để tiếp nhận tải 
trọng theo mọi hướng và đảm bảo các yêu cầu theo các trạng thái giới hạn về: 
cuờng độ, độ võng, dao động. 

- Liên kết cổng cầu là liên kết ngang đặt tại mặt phẳng của các thanh đầu dàn để 
chịu phản lực từ  hệ liên kết dọc trên và truyền tải trọng xuống gối cầu và mố 
trụ. 

4. Các mặt phẳng dàn chủ 

- Các mặt phẳng dàn chủ là kết cấu chịu lực chủ yếu của kết cấu nhịp, có vai trò 
giống như dầm chủ của kết cấu nhịp dầm. 

- Mặt phẳng dàn chủ được cấu tạo từ các phần tử là các thanh chịu lực dọc là chủ 
yếu và chịu lực kết hợp nếu xét đến lực gió, trọng lượng bản thân, lực ly tâm. 

5. Gối cầu 

- Gối cầu có chức năng tiếp nhận tải trọng từ kết cấu nhịp phía trên và truyền 
xuống mố, trụ. Gối cầu phải cấu tạo sao cho đảm bảo truyền phản lực gối và 
đảm bảo chuyển vị cần thiết của kết cầu nhịp theo các phương. 

- Gối cầu có các thớt gối và bản gối làm việc chịu uốn, thớt gối và con lăn chịu lực 
ép trục.  
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1.3. Phân loại các sơ đồ dàn chủ 

1.3.1. Phân loại theo sơ đồ hình học 

 
1. Các sơ đồ dàn theo dạng thanh biên      

Dàn có thanh biên song song: Suốt chiều dài dàn, chiều cao làm việc của dàn là 
hằng số. 

 ưu điểm của dàn có thanh biên song song là cấu tạo đơn giản, phù hợp với việc 
môđun hoá, tiêu chuẩn hoá. Dễ chế tạo hàng loạt các bộ phận. Tuy nhiên, khi chiều 
cao làm việc không đổi, mà nội lực thanh biên lớn hơn nhiều so với nội lực trong 
thanh biên khác, do đó các thanh phải chế tạo ứng với thanh có nội lực lớn nhất, dẫn 
đến sự phân bố ứng lực trong thanh biên không đều, lãng phí vật liệu. 
- Dàn có thanh biên đa giác: Chiều cao làm việc của dàn thay đổi theo chiều dài 

nhịp. 
 Dàn có thanh biên đa giác có sự phân bố ứng lực tương đối đồng đều, do đó phát 
huy hết được hiệu quả củc vật liệu. Nhưng loại dàn này có cấu tạo phức tạp, không 
sản xuất được hàng loạt. Tốn nhiều thời gian và chi phí cho việc sản xuất kết cấu 
nhịp. 
 Hiện nay, các cầu dàn thường có sơ đồ dàn có thanh biên song song. 

2. Các sơ đồ dàn theo hệ thanh bụng   

Theo hệ thanh bụng gồm có: 
- Dàn có ít thanh bụng 
- Dàn có nhiều thanh bụng 
1.3.2. Phân loại theo sơ đồ tĩnh học 

1. Theo sơ đồ hoạt tải tĩnh học 

- Dàn giản đơn 
- Dàn liên tục    
- Dàn hẫng có nhịp đeo  

2. Theo vị trí mặt xe chạy 

- Dàn chạy trên  
- Dàn chạy giữa 
- Dàn chạy dưới 

Thanh đứng 

Thanh treo Mạ hạ

Mạ thuợng
Cổng cầu 

Thanh xiên 
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3. Dạng dàn có thanh biên cứng 

- Thực chất là dạng kết cấu liên hợp giữa dầm và dàn. 
- Đặc điểm: các dầm ngang được đặt cả ở ngoài vị trí tiết điểm, thanh biên vừa 

chịu lực dọc vùa chịu uốn. 

 

 
 
 

Chạy trên Chạy duới Chạy giữa

Dàn có thanh biên cứng  
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1.4. vấn đề tiêu chuẩn hoá trong việc thiết kế và chế tạo kết cấu 
nhịp dàn 

 Trong một số cầu đường ôtô và đa số các cầu đường sắt đều sử dụng kết cấu nhịp 
dàn, Với một  số lượng cầu dàn lớn như vậy, yêu cầu phải tiêu chuẩn hoá, định hình 
hoá được đặt ra như một yêu cầu cấp thiết. 
 Việc tiêu chuẩn hoá, định hình hoá có tác dụng tăng năng suất chế tạo, tăng chất 
lượng sản phẩm, công nghệ chế tạo các sản phẩm được sử dụng nhiều lần làm giảm 
giá thành sản phẩm. 
 Các thông số có thể tiêu chuẩn hoá: 
- Chiều dài khoang dàn: d 
- Chiều cao dàn: h 
- Khoảng cách giữa hai dàn chủ: B 
- Mặt cắt các thanh dàn 
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Chương 2. cấu tạo kết cấu nhịp dàn thép 
2.1. Mặt cầu 

 Mặt cầu được cấu tạo phù hợp với mục đích sử dụng của cầu, gồm có: Mặt cầu 
đường sắt, mặt cầu đường đi chung và mặt cầu đường ôtô 
- Mặt cầu đường sắt 

 
+ Mặt cầu trần: Tà vẹt được đặt trực tiếp trên dầm dọc 
+ Mặt cầu có ray đặt trực tiếp trên dầm dọc 
+ Mặt cầu có máng balat ( it dùng do tĩnh tải máng đá balat lớn ) 

 
 
- Mặt cầu đường đi chung 
Mặt cầu trong cầu đường đi chung thường có dạng bản bêtông cốt thép 
- Mặt cầu đường ôtô  

 
 Trong cầu dàn, mặt cầu đường ôtô cũng có cấu tạo giống như trong kết cấu nhịp 
dầm 

+ Mặt cầu bản bêtông cốt thép, lớp phủ bằng bêtông ximăng hoặc bêtông 
atphan 

+ Mặt cầu có bản trực hướng 
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2.2. Hệ dầm mặt cầu 

 Hệ thống mạng dầm đỡ mật cầu gồm có các dầm dọc và dầm ngang 
2.2.1. Cấu tạo hệ dầm mặt cầu 

Dầm dọc

Dầm ngang  
2.2.2. Đặc điểm làm việc 

- Dầm ngang và dầm dọc làm việc như dầm chịu uốn. 
- Hệ dầm mặt cầu được liên kết (kê) với các bộ phận khác của kết cấu nhịp dàn : 

Dầm dọc được kê bởi dầm ngang, dầm ngang được kê bởi dàn chủ. 
- Nếu xét trên một nhịp làm việc có chiều dài không lớn thì cấu tạo hệ mặt cầu 

thường không đổi trên toàn bộ chiều dài nhịp. 
2.2.3. Cấu tạo mặt cắt dầm mặt cầu 

2.2.3.1. Dạng mặt cắt 

 Các dầm mặt cầu là kết cấu chịu uốn nên mặt cắt hợp lý nhất là mặt cắt chữ I, 
gồm có: 
- Mặt cắt tổ hợp liên kết bằng đinh tán, có cánh hoặc không có cánh, loại này ít 

dùng vì lúc đó dưới tác dụng của tải trọng, thép góc chịu mỏi lớn. 
- Mặt cắt tổ hợp bằng hàn 
- Mặt cắt từ những thép cán định hình, là loại có chất lượng tốt, nhưng đắt và 

không phong phú. 
-  Trong thực tế thường dùng nhiều loại mặt cắt tổ hợp ghép nối, đặc biệt là loại 

mặt cắt tổ hợp hàn. 

 
2.2.3.2. Các kích thước cơ bản của mặt cắt dầm  

2.2.3.3. Liên kết dọc, liên kết ngang trong hệ dầm mặt cầu 

 Trong cầu đường bộ, do khẩu độ làm việc của dầm dọc và dầm ngang ngắn, nên 
thông thường không bố trí hệ liên kết dọc, liên kết ngang cho dầm. 
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 Trong cầu đường sắt có hệ liên kết dọc và các hệ liên kết ngang nhằm đảm bảo 
độ cứng. 
2.2.3. Liên kết Dầm dọc � Dầm ngang 

b

a  
 Yêu cầu của liên kết: 
- Cấu tạo đơn giản, liên kết chắc chắn 
- Đảm bảo truyền lực trực tiếp, êm thuân, không gây làm việc bất lợi cho dầm. 
- Thuận tiên cho thi công, lắp ráp. 
- Đảm bảo các yêu cầu khác như: Hình thức liên kết, không cản trở việc thi công 

các bộ phận khác � 
 Liên kết dầm dọc- dầm ngang có hai hình thức:  
- Liên kết chồng: dầm dọc kê trực tiếp lên dầm ngang  
- Liên kết bằng: dầm dọc đặt ngang bằng ( cung mức ) với dầm ngang  

2.2.3.1. Liên kết chồng 

- Đặc điểm: 
 Dầm dọc được kê trực tiếp lên dầm ngang  
- Nhận xét: 

Dầm ngang

Dầm DọcDàn chủ
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 Liên kết chồng có cấu tạo đơn giản, đáp ứng tốt tất cả các yêu cầu đặt ra cho liên 
kết, chiều cao kiên trúc lớn. 

2.2.3.2. Liên kết bằng 

- Đặc điểm: 
 Cánh trên của dầm dọc đặt ngang bằng ( một cách tương đối ) với dầm ngang. 

Dàn chủ

Dầm Dọc

Dầm ngang  
 
 

Bản cá Dầm DọcDầm Dọc

Dầm ngang

Thép góc liên kết
Vai kê
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Trong nhiều trường hợp, để giảm chiều cao kiến trúc khi kê tà vẹt cầu, dầm dọc 
được đặt thấp hơn dầm ngang, liên kết có sử dụng vai kê. 

Vai kê

Dầm dọc

Ray

Dầm ngang

Tà vẹt

Biện pháp làm giảm chiều cao kiến trúc

 

Dầm dọc

Dầm ngang

Bản cá

 
- Nhận xét: 
 Liên kết bằng có ưu điểm là dễ dàng hình thành được hệ thống mạng dầm không 
gian, làm tăng độ cứng không gian của kết, giảm chiều cao kiến trúc của cầu. Tuy 
nhiên, so với liên kết chồng thì liên kết bằng có cấu tạo phức tạp hơn. 
 Liên kết bằng là hình thức cầu tạo phổ biến nhất trong cầu dàn thép cũng như hệ 
thống mạng dầm. 

2.2.3.3. Dạng liên kết mới 
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Dầm ngang

Dầm dọc

 
 Biến liên kết dầm dọc và dầm ngang thành mối nối dầm dọc. 
- Nhận xét: 
 ưu điểm: Có ưu điểm khi chế tạo hàng loạt, mối nối cải thiên được việc bố trí 
mặt cầu, bảo dưỡng và chống đọng nước tốt. 
 
2.2.4. Liên kết Dầm ngang � Dàn chủ 

 Liên kết dầm ngang – dàn chủ có hai hình thức:  
- Dầm ngang đặt khác mức với thanh biên dàn chủ. 
- Dầm ngang đặt cùng mức với thanh biên dàn chủ 

2.2.4.1. Dầm ngang đặt khác mức với thanh biên dàn chủ  

-  
2.2.4.2. Dầm ngang đặt cùng mức với thanh biên dàn chủ 

( Dạng liên kết trong kết cấu dàn mới, hiện đại ) 
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Dầm ngang

Dầm Dọc

Dàn chủ

Gờ tam giác

Thép góc LK DN với DC  
2.3. cấu tạo dàn chủ 

2.3.1. Khái niệm chung 

 Dàn chủ là kết cấu chịu lực chủ yếu của kết cấu nhịp 
 Kết cấu nhịp thường gặp thường có hai mặt phẳng dàn chủ. Nếu coi kết cấu nhịp 
là phẳng thì các dàn chủ được bố trí trong mặt phẳng thẳng đứng. 
 Phạm vi nghiên cứu về dàn chủ gồm có cấu tạo các thanh dàn và liên kết các 
thanh để hình thành dàn chủ trong một mặt phẳng. 
2.3.2. Các kích thước cơ bản của dàn chủ 

2.3.2.1. Các kích thước cơ bản của dàn chủ: 

- Chiều cao: H 
- Chiều dài khoang dàn : d , góc nghiêng : α 
- Chiều dài dàn : L0 
- Chiều dài dàn tính toán : L 
- Khoảng cách giữa hai dàn chủ: B 

B/2B/2

Lo
L

α

D
d

 
2.3.2.2. Cách lực chọn các kích thước cơ bản 

1. Chiều cao dàn chủ: H 
 Chiều cao dàn chủ có vai trò giống chiều cao của dầm chủ trong cầu dầm. 
 Chiều cao dàn ảnh hưởng đến: 
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- Độ cứng chung của kết cấu nhịp dàn . 
- Nội lực trong thanh biên. 
- Sự làm việc của hệ thanh bụng. 
- Không gian giành cho khổ giới hạn. 
- Mỹ quan cầu. 
- Chiều cao kinh tế của dàn là chiều cao sao cho tổng chi phí cho kết cấu nhịp là 

nhỏ nhất mà vẫn đảm bảo về độ cứng, khổ giới hạn, khả năng chịu lực. 
 Trong trường cầu dàn vượt sông, chiều cao dàn còn phụ thuộc mực nước lớn 
nhất, mực nước thông thuyền. 
 Chiều cao dàn được thiết kế sao cho phù hợp với việc thiêu chuẩn hoá, định hình 
hoá. Khi thiết kế có thể tham khảo các bộ định hình: 

+ Trung Quốc: H = 11 m , với dàn L < 80 m,  
      H = 15 m với dàn L = 96m, 112 m trở lên. 
+ Liên Xô : H = 8.5 m, 11.25 m 
+ Krupp : H = 6 m. 
+ Nhật : H = 8.5 ÷ 10.5 m 

2. Chiều dài khoang dàn: d, chiều dài dàn : L 
 Thông thường : L = n.d , dạng khoang đều 
 hoặc : L = 2d1 + (n – 2)d2 , dạng khoang không đều, với nén là số khoang. 
 Chiều dài khoang dàn có ảnh hưởng đến: 

 Sự làm việc của hệ dầm mặt cầu 
- Nếu chiều dài khoang dàn d nhỏ, khẩu độ làm việc của dầm dọc giảm, phản lực 

của dầm dọc truyền xuống dầm ngang cũng giảm, nội lực trong dầm ngang nhỏ, 
do đó mặt cắt dầm ngang nhỏ, giảm được vật liệu và chiều cao kiến trúc. Tuy 
nhiên, nếu cầu dài, tồn tại nhiều dầm ngang, dạng mặt cắt dầm dọc có chiều cao 
không đổi lúc này không còn phù hợp nữa, một phần vật liệu không phát huy hết 
tác dụng. 

- Ngược lại, nếu d lớn, số lượng dầm ngang ít, phản lực từ dầm dọc xuống dầm 
ngang lớn, mặt cắt dầm ngang lớn, làm tốn vật liệu và tăng chiều cao kiên trúc. 

 Đặc điểm làm việc và cấu tạo của hệ thanh bụng 
- Đối với thanh bụng : H = const,  Khi d nhỏ ⇒ α lớn ⇒ nội lực giảm 
            Khi d lớn ⇒ α nhỏ ⇒ nội lực tăng 
 Khi thiết kế, phải chọn chiều dài khoang d sao cho tổng chí phí là nhỏ nhất và 
góc nghiêng α giữa thanh xiên và thanh biên không quá lớn và cũng không quá nhỏ. 
Nếu α quá nhỏ, bản tiết điểm quá rộng, làm cho các thanh xa nút, liên kết không 
đảm bảo. Nếu α quá lớn, bản tiết điểm quá cao cũng làm cho các thanh xa nút. 
 Góc α phụ thuộc vào chiều dài khoang dàn: d và chiều cao dàn: H 

    
d

H
tg =α ,     α = 400 ÷ 600 , là hợp lý 

3. Khoảng cách giứa hai dàn chủ: B 
 Khoảng cách giữa hai dàn chủ B phụ thuộc vào: 

 Khổ giới hạn thông xe 
- Đường bộ, lề người đi thường để bên ngoài dàn để giảm chiều dài dầm ngang. B 

phụ thuộc vào khổ cầu: ví dụ: G7, B = 8.5 ÷ 9.0 m 
- Đường sắt,  Khổ 1000, B > 4 m, B = 4.5 ; 4.6 m 
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     Khổ 1435, B > 4.8 m, thường chọn B = 5.6 ÷ 5.8 m 
 Điều kiện ổn định chống lật dưới tác dụng của các lực ngang như: gió, lực lắc 

ngang�, đặc biệt quan trọng với các cầu dàn chạy trên. 
* Một số trường hợp đặc biệt: 
- Cầu dàn hở: 

Dàn biên hở

 
- Cầu dàn biên cứng: 

Dàn biên cứng  
 
2.3.3. Cấu tạo các thanh trong dàn chủ 

 Xét dạng dàn phổ biến là dàn tam giác. Thông thường, mỗi một thanh trong mặt 
phẳng dàn chủ là một cấu kiện, một môđun lắp ráp hoàn chỉnh. 

Mạ thượng

Thanh đứngThanh xiên

Thanh treo

Mạ hạ
 

 Yêu cầu cấu tạo các thanh dàn chủ 
- Phù hợp với dạng kết cấu chung 
- Hợp lý về mặt cấu tạo và mặt chịu lực 
- Thuận tiện cho công tác lắp ráp, liên kết  
 Các thanh dàn chủ yếu chịu lực dọc trục. Kiểu cấu tạo dàn chịu ảnh hưởng rõ rệt 
từ kết cấu dầm. Theo đó, các cánh dầm được giữ nguyên tạo nên dạng thanh biên có 
một mặt phẳng thành đứng hoặc hai mặt phẳng thành đứng. 
 Dạng cấu tạo của thanh biên sẽ quyết định cấu tạo chung cho cả dàn. 
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2.3.3.1. Dạng thanh biên có một mặt phẳng thẳng đứng 

 
 Đặc điểm cấu tạo thanh biên: Bản bụng thẳng đứng (1) hoặc bản tiếp điểm trong 
(2) là nơi để liên kết cho các thanh bụng. 
 Cấu tạo thanh bụng: Thanh bụng có cấu tạo tồn tại một mặt phẳng để liên kết với 
thanh biên. 
 Nhận xét: 
- Tiết diên thanh dạng có một mặt phẳng liên kết thường không chịu được lực lớn, 

do đó phải cấu tạo theo kiểu dàn có nhiều thanh bụng hoặc dạng thanh xiên kép, 
gây phức tạp cho lắp ráp, chế tạo. 

- Thường gặp trong các kết cấu dàn cũ, liên kết chủ yếu băng fđinh tán, bulông, 
liên kết chốt. 

        
2.3.3.2. Dạng thanh biên có hai mặt phẳng thẳng đứng (Dạng cấu tạo hiện đại) 

 Mặt cắt thanh biên là mặt cắt dạng H , �, tổ hợp liên kết đinh tán, hàn hoặc 
bulông cường độ cao. 
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 Các thanh bụng có cấu tạo tương tự mặt cắt thanh biên 

bb

b

bb

 
 

A 

A 

B

B

1/2 A-A 1/2 B-B
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a c a

b

 

320 800 640 480 640 480

13
60

 
 
2.3.4. Cấu tạo nút dàn ( tiết điểm ) 

2.3.4.1. Các nguyên tắc cấu tạo nút dàn 
- Trong mặt phẳng dàn chủ, nút dàn phải được cấu tạo theo nguyên tác đồng qui, 

trục Các thanh phải đồng qui tại một điểm. 
- Kích thước bản tiết điểm đủ để bố trí số liên kết. 
- Trục của một đám liên kết trùng với đường trục của mỗi thanh. 
- Cấu tạo tiết điểm gọn. 
- Tránh tiết diện của bản tiết điểm là dạng đa giác lõm. 
- Chuẩn hoá cự ly và đường kính bulông liên kết 
2.3.4.2. Xử lý kết cấu tiết điểm cụ thể 
- ưu tiên cho thanh biên. 
- Tiếp đến là các thanh đứng, đến thanh xiên, thanh xiên bố trí sao cho áp sát 

thanh biên và thanh đứng, có thể vát mép. 
- Bố trí các hàng đinh, sau đó xác định tiết diện bản tiết điểm. 
 Khoảng cách bố trí các hàng đinh nên lấy giống nhau. 
 Để đảm bảo các thanh ở mối nối sát nhau thì góc α không quá lớn cũng không 
quá bé. 
 Cấu tạo bản tiết điểm trong mặt phẳng khác sẽ căn cứ vào cấu tạo hệ liên kết. 
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Chú ý: 
- Cách xử lý về mặt kết cấu và liên kết phải phù hợp và nhất quán với cấu tạo của 

chúng. 
- Các đinh liên kết ở trong bản tiết điểm có thể được sử dụng để liên kết với các 

thanh ở trong mặt phẳng khác. 
2.3.4.3. Ví dụ các bản tiết điểm cụ thể 

b b

b
b b

 
2.3.4.4. Các hình thức liên kết hiện đại 
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2.4. Cấu tạo các hệ thống liên kết trong kết cấu nhịp cầu dàn thép 

2.4.1. Khái quát 

 Trong kết cấu cầu dàn, để tạo thành hệ kết cấu không gian đủ độ cứng chịu được 
tải trọng tác dụng từ các hướng, cần pahỉ tồn tại các hệ liên kết. 
 Hệ liên kết gồm hệ liên kết dọc giữa hai dàn chủ và hệ liên kết ngang. 

1/2II-II
1/2III-III

IV

III

I

II
III

IV

I-I

II

I

B
Ld

Lt

D

C

 

B B

IV-IV(a) IV-IV(b)

 
2.4.2. Liên kết dọc 

 Hệ liên kết dọc gồm hệ liên kết dọc trên và hệ liên kết dọc dưới. Hệ liên kết dọc 
trên có thể có hoặc không phù thuộc vào tải trọng tác dụng và chiều cao dàn chủ. 

1. Vị trí 

 Hệ liên kết dọc được đặt trong mặt phẳng các cặp thanh biên tương ứng của các 
dàn chủ. Các thanh biên dàn chủ cũng là thành tố tạo nên liên kết dọc. 

2. Sơ đồ hình học hệ liên kết dọc 

 Hệ liên kết dọc có dạng dàn tam giác hoặc dàn có nhiều thanh bụng. 
 Chiều cao làm việc bằng khoảng cách giữa hai dàn chủ: B 
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C

B

D D

B

C

Dạng chữ "De"

 
3. Cấu tạo mặt cắt ngang các thanh trong hệ liên kết dọc. 

 Mặt cắt ngang các thanh được quyết định bởi chiều cao dàn: d, khoảng cách giữa 
hai dàn chủ: B, chiều dài nhịp tính toán. 
 Nếu nội lực nhỏ, thường dùng dạng mặt cắt chữ T, có thể là thép cán định hình, 
cắt từ thép chữ I hoặc tổ hợp giữa hai thép góc. 
 Nếu nội lực lớn, dùng mặt cắt chữ I, H dạng thép cán hoặc ghép nối từ các thép 
góc. 
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4. Cấu tạo liên kết các thanh thuộc hệ liên kết dọc 
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2.4.3. Liên kết ngang 

1. Vị trí, chức năng: 

 Hệ liên ngang chỉ tồn tại trong kết cấu dàn kín. 
 Hệ liên kết ngang được đạt trong mặt phẳng hệ thanh đứng. 
 Hệ liên kết ngang đặc biệt đặt trong mặt phẳng thanh xiên dầu dàn có độ cứng 
lớn hơn nhiều so với liên kết ngang thường, gọi là hệ liên kết ngang cổng cầu. 
 Hệ liên kết ngang có chức năng tạo khung cứng ngang không biến dạng, riêng 
khung cổng cầu có tác dụng tiếp nhận tác đọng của tải trọng gió và truyền xuống 
gối. 

2. Sơ đồ hình học 

 Theo phương dọc cầu, độ cứng của ccs hệ liên kết ngang thông thường nhỏ hơn 
nhiều so với liên kết ngang cổng cầu, do đó, nếu coi hệ liên kết ngang là các gối thì 
hai khung cáng cầu là chịu phản lực chủ yếu. 
 Khi chiều cao dàn thấp, không cần cấu tạo hệ liên kết ngang. 
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3. Mặt cắt ngang các thanh thuộc hệ liên kết ngang 

4. Cấu tạo liên kết 

 
2.4.3. Dàn hãm 

 
1. Vị trí: 

 Thường được đặt ở giữa nhịp trong những trường hợp chiều dài nhịp Ln ≥ 50 m. 
đặt trong mặt phẳng cùng với hệ mựt cầu và hệ liên kết dọc dưới ở vị trí đó. 

2. Sơ đồ 

- Hình thoi. 
- Hình tam giác 

3. Cấu tạo 

 Dàn hãm được cấu tạo từ các phần tử: 
+ Thanh chéo của hệ liên kết dọc 
+ Thêm các chi tiết phụ 

4. Vai trò, chức năng: 

 Trong kết cấu không có dàn hãm, khi có tải trọng tác dụng truyền xuống dầm 
dọc, làm cho dầm dọc bị dịch chuyển về một phía, làm cho dầm ngang bị uốn. 
 Dàn hãm có tác dụng truyền lực hãm về các tiết điểm, làm cho các thanh chịu 
lực dọc trục, dầm ngang không còn chịu uốn. 
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 Khi chiều dài nhịp lớn, có thể đặt hai dàn hãm. 

 
2.5. Cầu dàn liên tục 

2.5.1. Đặc điểm cấu tạo  

- Khung cổng cầu đựơc bố trí ở thanh xiên đầu dàn và thanh xiên ở gối trung gian. 
- Dàn hãm yêu cầu phải có. 
 
2.5.2. Sơ đồ hình học dạng thanh biên, thanh bụng 

 Lựa chọn theo nguyên tắc như dạng dàn giản đơn. 
2.5.3. Đặc trưng cấu tạo mặt cắt thanh 

 Dạng mặt cắt thanh: I, H 
 Liên kết đinh tán, bulông cường độ cao hoặc liên kết ma sát. 
2.5.4. Vấn đề phân chia nhịp cầu liên tục 

 Trong cầu dầm, phân chia nhịp thường có xu hướng chọn l1< l2 để mômen dương 
các nhịp tương đương nhau, phát huy hiệu quả của vật liệu. 
 Trong cầu dàn thép, sự chênh lệch giữa các nhịp phải bằng số nguyên lần số 
khoang. 
 Tỉ lệ các nhịp  = n1xd : n2xd : n1xd = n1 : n2 : n1 
 Trong đó, không nhất thiết n2 > n1 . Trong kết cấu nhịp dàn, việc tận dụng sỏ đồ 
nội lực của nhịp liên tục được thể hiện ở việc xử lý mặt cắt thanh.  
 Thông thường, n2 ≥ n1 để đảm bảo nhịp thông thuyền. 
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Chương 3. tính toán thiết kế kết cấu nhịp dàn thép 
3.1. những vấn đề chung 

 Trong tính toán, thiết kế kết cấu nhịp dàn thép, việc tiếp cận, phân tích, xử lý kết 
cấu giống các kết cấu nhịp cầu khác. 
 Các bước thiết kế kết cấu nhịp có thể tiến hành theo trình tự sau: 
(Hình vẽ sơ đồ khối) 

 Kết cấu nhịp được thiết kế trên cơ sở các Trạng thái giới hạn có công thức cơ 
bản như sau: 

[ Tác động ] ≤ [ Sức kháng ] 
 Trong đó: 

- [Tác động] gồm: 
+ Giá trị tiêu chuẩn của các tải trọng tác động 
+ Các hệ số độ tin cậy tải trọng  
+ Các hệ số tổ hợp tải trọng 

- [Sức kháng] gồm : 
+ Giá trị danh định sức kháng của vật liệu 
+ Các hệ số sức kháng 

Theo 22TCN18 – 79 : 
[ Si

tc , ni , (1+μ) , β ] ≤ [ Rtc , F , k , m ] 
 Trong đó: 

+ Si
tc: Giá trị tiêu chuẩn của các tải trọng tác động 

+ ni : Hệ số vượt tải của loại tải trọng thứ i 
+ (1+μ): Hệ số xung kích của hoạt tải. 
+ β : Hệ số tổ hợp tải trọng 
+ Rtc: Giá trị danh định sức kháng của vật liệu 
+ F: Đặc trưng hình học của mặt cắt bộ phận cần tính toán. 
+ k : Hệ số đồng nhất của vật liệu. 
+ m: Hệ số xét đến điều kiện làm việc của vật liệu. 

Theo 22TCN272 - 01 
[ Si , γi, IM , β ] ≤ [ Rr , F , φ] 

 Trong đó: 
+ Si: Giá trị tiêu chuẩn của các tải trọng tác động 
+ γi : Hệ số tải trọng 
+ IM: Hệ số xung kích của hoạt tải. 
+ β : Hệ số tổ hợp tải trọng 
+ Rr: Giá trị sức kháng tính toán của vật liệu 
+ F: Đặc trưng hình học của mặt cắt bộ phận cần tính toán. 
+ φ : Hệ số sức kháng 

 Khi thiết kế, yêu cầu cần phỉ sử dụng tiêu chuẩn thiết kế một cấch đồng bộ, nhất 
quán. 
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3.2. phân tích kết cấu 

3.2.1. Khái quát 

 Việc phân tích kết cấu nhằm mục đích đưa ra mô hình tính toán cuả kết cấu dưới 
tác dụng của các tải trọng, từ đó xác định được nội lực trong các bộ phận của kết 
cấu nhịp. 
 Xây dựng và xác lập mô hình phân tích, gồm có: 
- Mô hình sơ đồ kết cấu 
- Mô tả tác động của tải trọng  
- Phân tích kết cấu 
 Độ chính xác của kết quả tính phụ thuộc rất nhiều vào mô hình, mức độ sát thực 
của mô hình, của sơ đồ với kết cấu thực. 
 Việc xây dựng mô hình dựa trên cơ sở kết cấu và điều kiện làm việc thực tế của 
kết cấu thực tế. Tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể, có thể đưa ra mô hình sát thực, 
nhưng tính toán phức tạp, hoặc một mô hình tính toán đơn giản hơn nhưng chấp 
nhận sai số lớn hơn.  
 
3.2.2. Nguyên lý phân tích kết cấu dàn thép 

 Kết cấu nhịp dàn là một kết cấu không gian, bao gồm các thành phần: Dàn chủ, 
Hệ liên kết, Hệ mặt cầu. Phân tích kết cấu dàn dựa trên các nguyên lý: 
 1. Mô hình bài toán không gian (a). 
 Bài toán không gian cho kết quả tính toán chính xác với sự làm việc thực tế của 
kết cấu.  
 Tải trọng tác động gồm:  
- Tĩnh tải: DL 
- Hoạt tải : LL 
- Các tải trọng khác: gió, lực ly tâm, lực hãm. 
 Việc xác định nội lực kết cấu có thể tính toán theo phương pháp của cơ học kết 
cấu hoặc dử dụng các phần mềm chuyên dụng như: SAP, MIDAS. 
 Ta có thể xét riêng từng bài toán với tác đọng của từng loại tải trọng riêng biệt 
hay xét bài toán chung với nhiều tải trọng, tổ hợp tải trọng. 
 2. Đưa mô hình bài toán không gian thành bài toán phẳng và đưa bài toán không 
gian thành tập hợp các bài toán phẳng (b). 
 Ví dụ: 
 Thay thế sự làm việc kết cấu dàn không gian bằng sự làm việc của các kết cấu hệ 
dàn phẳng.  
Bài toán 1: 
 Mặt phẳng dàn chủ chịu tác động của tải trọng thẳng đứng (tĩnh tải và hoạt tải). 
Bài toán 2 
 Các hệ liên kết dọc chịu tác động của các lực nằm trong mặt phẳng nằm ngang. 
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Bài toán 1

Bài toán 2
Pw

qw

 
Bài toán 3 
 Hệ dầm mặt cầu chịu tác động của tải trọng thẳng đứng: Tĩnh tải và hoạt tải. 

Dầm dọc

Dầm ngang
 

 
 Yêu cầu: 

S(b) ≥ S(a). 
 Trong đó: 

+ S(b) : Là nội lực trong trường hợp tính toán với mô hình phẳng. 
+ S(a) : Là nội lực trong trường hợp tính toán với mô hình không gian. 

 3. Cơ sở để xác định mô hình giản lược . 
- Khảo sát kết cấu dàn không gian, xác định độ nhạy với tác động tải trọng của 

từng bộ phận kết cấu. Từ đó đưa ra sự làm việc của từng loại kết cấu. 
- Cần lưu ý rằng các lực tác động chỉ gây nên hiệu ứng đáng kể đối với các bộ 

phận kết cấu nằm trong mặt phẳng trùng hoặc song song với mặt phẳng tác 
động. Điều đó cho phép ta xây dựng được các sơ đồ tính toán cho cầu dàn thép. 

- Khi đưa bài toán không gian thành tập hợp các bài toán phẳng, hiệu ứng lực tổng 
cộng của một bộ phận thứ i được tính theo nguyên lý cộng tác dụng: 

)n(

i

)III(

i

)II(

i

)I(

ii S...SSSS ++++=  
 Trong đó:  

+ 
)n(

iS : Là hiệu ứng lực của bộ phận thứ i trong bài toán phẳng thứ n mà 
bộ phận đó tham gia. 

- Việc tổng hợp nội lực phải tổng hợp sao cho không làm giảm tác động của tải 
trọng trong các bài toán thành phần. 

- Nội lực của bộ phận thứ i được xác định theo các bước: 
+ Vẽ đường ảnh hưởng nội lực của bộ phận đang xét. 
+ Xếp tải bất lợi lên đường ảnh hưởng. 



Bài giảng Thiết kế cầu thép F2.                                                                          PGS.TS.Trần đức nhiệm 

 33

+ Tính nội lực của bộ phận trong các bài toán thành phần. 
+ Cộng tác dụng nội lực từ các bài toán mà bộ phận đó tham gia. 

3.3. Kiểm toán các bộ phận kết cấu nhịp dàn theo các trạng thái 
giới hạn 

3.3.1. Khái niệm chung 

 Kiểm toán các bộ phận kết cấu nhịp theo các Trạng thái giới hạn là đảm bảo cho 
bộ phận đó đảm bảo điều kiện: 

[ Hiệu ứng tải tính toán ] ≤ [ Sức kháng tính toán] 
Theo 22TCN18 – 79 : 

[ Si
tc , ni , (1+μ) , β ] ≤ [ Rtc , F , k , m ] 

 Trong đó: 
+ Si

tc: Giá trị tiêu chuẩn của các tải trọng tác động 
+ ni : Hệ số vượt tải của loại tải trọng thứ i 
+ (1+μ): Hệ số xung kích của hoạt tải. 
+ β : Hệ số tổ hợp tải trọng 
+ Rtc: Giá trị danh định sức kháng của vật liệu 
+ F: Đặc trưng hình học của mặt cắt bộ phận cần tính toán. 
+ k : Hệ số đồng nhất của vật liệu. 
+ m: Hệ số xét đến điều kiện làm việc của vật liệu. 

Theo 22TCN272 - 01 
[ Si , γi, IM , β ] ≤ [ Rr , F , φ] 

 Trong đó: 
+ Si: Giá trị tiêu chuẩn của các tải trọng tác động 
+ γi : Hệ số tải trọng 
+ IM: Hệ số xung kích của hoạt tải. 
+ β : Hệ số tổ hợp tải trọng 
+ Rr: Giá trị sức kháng tính toán của vật liệu 
+ F: Đặc trưng hình học của mặt cắt bộ phận cần tính toán. 
+ φ : Hệ số sức kháng 

 Khi thiết kế, yêu cầu cần phỉ sử dụng tiêu chuẩn thiết kế một cấch đồng bộ, nhất 
quán. 
 
3.3.2. Những nội dung kiểm toán kết cấu cầu dàn thép 

Kiểm toán kết cầu dàn thép gồm ba nội dung: 
- Kiểm toán theo Trạng thái giới hạn Cường độ. 
- Kiểm toán theo Trạng thái giới hạn Sử dụng. 
- Kiểm toán theo Trạng thái giới hạn cường độ Mỏi. 
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3.4. Tính toán thiết kế hệ dầm mặt cầu  

3.4.1. Xây dựng mô hình tính  

Dầm dọc

Dầm ngang
 

d

d d

Dầm dọc
S§ 1

S§ 2

Dầm ngang

B  
1. Tải trọng: 

- Tĩnh tải giai đoạn 1- DL(1): Trọng lượng bản thân, tĩnh tải mặt cầu 
- Tĩnh tải giai đoạn 2 – DL(2): Tải trọng bản mặt cầu, lớp phủ mặt cầu, gờ chắn, 

� 
- Hoạt tải – LL : Tải trọng của hoạt tải xe từ trên mặt cầu truyền tới. 

2. Phương pháp giải: 

- Sử dụng mô hình mạng dầm để phân tích. 
- Sử dụng mô hình gần đúng (đơn giản, thường được sử dụng). 

3. Mô hình tính: 

a. Dầm dọc 
 Dầm dọc được kê bởi các dầm ngang, do đó dầm dọc có thể được tính theo mô 
hình là dầm liên tục kê trên các gối đàn hồi là các dầm ngang. 
 Để đơn giản trong tính toán và tăng độ an toàn, dầm dọc có thể được tính như 
một dầm giản đơn kê trên hai gối cứng là hai dầm ngang kề nhau. Khẩu độ làm việc 
của dầm dọc lúc này bằng khoảng cách giữa hai dầm ngang. 
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 Khi xét đến tính chất liên tục của dầm dọc, nội lực dầm dọc được lấy từ bài toán 
gần đúng như sau: 
 Nội lực tại mặt cắt 0.5ld 

M0.5ld = M0
0.5ld 

Q0.5ld = Q0
0.5ld 

 Nội lực tại mặt cắt gối 0.0ld (Tại mối nối dầm dọc và dầm ngang) 
M0.0ld = - Kgx M0

0.0ld , Kg <1, Kg = 0.6 ÷ 0.7 
Q0.0ld = Q0

0.0ld 
b. Dầm ngang 
 Dầm ngang được mô hình là dầm giản đơn kê trên hai gối là hai dàn chủ. Khẩu 
độ làm việc của dầm ngang bằng khoảng cách giữa hai dàn chủ: ln = B 
 

S S

a

g

a
B B

g
S S S S S

 
 

Truck

Ld Ld

Lane

 
 

4. Vấn đề phân bố tải trọng cho các dầm dọc mặt cầu. 

 Trường hợp 1: Đối với cầu đường sắt (có hoặc không có máng balat), hệ mặt cầu 
chỉ có hai dầm dọc chịu tác động đúng tâm, do đó, tác động của tĩnh tải hay hoạt tải 
đều xét với hệ số phân bố ngang : Kpbn = 0.5. 
 Trường hợp 2: Đối với cầu đường bộ, có nhiều dầm dọc, hoạt tải được coi như 
phân bố cho các dầm. Hệ số phân bố ngang hoạt tải phải được tính toán cho các 
dầm và việc thiết kế phải thực hiện đối với dầm có hệ số phân bố ngang lớn nhất. 
 Việc xếp tải để xác định hệ sô phân bố ngang cho dầm dọc tiến hành như sau: 
 Theo hướng ngang cầu: 
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 Xếp tải sao cho dầm dọc ở trạng thái làm việc bất lợi nhất. Theo hình vẽ thì phải 
xếp sao cho dầm dọc ở giữa (dầm 3 làm việc bất lợi nhất) có nội lực lớn nhất. 
 Theo hướng dọc cầu: 
 Dầm dọc là dầm liên tục kê trên các gối là các dầm ngang, do đó theo hướng dọc 
phải bố trí hoạt tải sao cho phản lực tác dụng từ dầm ngang lên dầm dọc là lớn nhất. 
 Hệ số phân bố ngang được xác định theo phương pháp đòn bẩy. Hiệu ứng thực tế 
của dầm = hiệu ứng trên dầm giản đơn x hệ số phân bố tải trọng. 
 
3.4.2. Nội lực trong hệ dầm mặt cầu 

3.4.2. Lựa chon mặt cắt và tính duyệt kết cấu 

3.4.2.1. Lựa chọn (lựa chọn lại ) mặt cắt dầm 

 Việc lựa chọn mặt cắt phải đảm bảo các yêu cầu: 
- Đảm bảo về mặt chịu lực 
- Đảm bảo sự nhất quán, đồng bộ, thuận tiện cho thi công, lắp ráp. 
- Đảm bảo những yêu cầu quy định về cấu tạo theo từng tiêu chuẩn thiết kế. 
- Đảm báo hiệu quả kinh tế. 
 Tính toán theo các Trạng thái giới hạn là đưa ra kết cấu có các dặc trưng hình 
học sao cho hiệu ứng lực không vượt quá khả năng chịu tải của vật liệu nhưng cần 
khống chế mức chênh lệch để không lãng phí vật liệu. Thông thường để đảm bảo 
hiệu quả kinh tế thì sức kháng vật liệu phải lớn hơn và lớn hơn không quá 5% nội 
lực do tải trọng tác dụng. 

3.4.2.1. Tính duyệt  theo các trạng thái giới hạn 

1. Tính duyệt theo 22TCN 18 – 79 
a. Theo điều kiện Cường độ (TTGH I) 
 Dầm thuộc hệ mặt cầu là kết cấu chịu uốn dưới tác dụng của mômen uốn M và 
chịu cắt dưới tác dụng của lực cắt Q. 
α. Điều kiện chịu uốn 
          σmax ≤ Ru 

         Hay: u

th

max R
W

M
≤  

 Trong đó: 
- σmax : ứng suất lớn nhất trong dầm do mômen uốn 
- Mmax : Mômen uốn lớn nhất do tải trọng gây ra trong dầm 
- Wth : Mômen kháng uốn của mặt cắt giảm yếu (mặt cắt thực) 
- Ru : Cường độ chịu kéo tính toán khi uốn của thép làm dầm. 

β. Điều kiện chịu cắt 
 Công thức: 

       τmax =
w

max

t.I

S.Q
 ≤ Rc 

 Trong đó: 
- τmax : ứng suất tiếp lớn nhất do lực cắt gây ra. 
- Qmax: Lực cắt lớn nhất do tải trọng gây ra trong dầm 
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- S, I: Mômen tĩnh của 1/2 mặt cắt dầm và mômen quán tính của mặt 
cắt dầm. 

- tw : Chiều dầy bản bụng dầm 
- Rc : Khả năng chịu cắt tính toán của dầm 

γ. Kiểm tra tại mặt cắt có lực cắt và mômen cùng lớn 
 Kiểm toán theo ứng suất tính đổi 

        σtd = 2σ+τ 0.82.4 2  ≤ R0 
 Trong đó: 

- τ : ứng suất tiếp tại mặt cắt đang xét 
- σ: ứng suất pháp tại mặt cắt đang xét, σ được lấy trong cùng tổ hợp tải 

trọng và TTGH với τ. 
- R0 : Cường độ chịu kéo của thép làm dầm 

b. Theo điều kiên chịu mỏi (TTGH I) 
 Điều kiện: 

σ’max = 
th

max

W

'M
≤ R’

0 = γ.R0 

Trong đó: 
- σ’max : ứng suất gây mỏi 
- M’max : Mômen uốn tính toán lớn nhất ứng với TTGH mỏi 
- γ : Hệ số triết giảm cường độ do mỏi. 
- R’0 : Cường độ chịu mỏi tính toán 
- Hệ số γ được tính như sau: 

c. Điều kiện ổn định (TTGH I) 
α. ổn  định chung (ổn định của bản cánh chịu nén) 

Điều kiện: 

        σmax = 
W.

M

ϕ
≤ R0 

Trong đó: 
- σmax : ứng suất lớn nhất trong cánh nén 
- M: Mômen uốn trung bình trong phạm vi đoạn cánh dầm chịu nén 

đang xem xét (trong phạm vi bằng chiều dài tự do trên đoạn giữa hai 
điểm liên kết giằng) 

- ϕ: Hệ số triết giảm cường độ xét trọng bài toán ổn định. ϕ Phụ thuộc 
vào độ mảnh λ của mặt cắt dầm. 

- W : mômen kháng uốn . 
 Khi bản cánh nén bị mất ổn định phải thiết kế để giằng cánh nén. 
 
β. ổn định cục bộ 
c. Điều kiện độ võng (TTGH II) 
 Độ võng ảnh hưởng đến khai thác và dộ bền của lớp phủ mặt cầu, do đó phải 
khống chế độ võng. Điều kiện về độ võng: 
          f ≤ [ f ]. 
 Trong đó: 
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- f : Độ võng của dầm dưới tác dụng của tải trọng. 
- [ f ]: độ võng cho phép  
-  

2. Tính duyệt theo 22TCN 272 – 01 

3.5. Tính liên kết dầm dọc � dầm ngang và dầm ngang � dàn chủ 

3.5.1. Liên kết dầm dọc � dầm ngang  

Mg

Qg

 
3.5.1.1. Theo 22TCN 18 � 79 

1. Trường hợp liên kết bằng dầm dọc coa chiều cao bằng chiều cao dầm ngang  

Bản cáDầm Dọc

Dầm ngang

Thép góc liên kết Qg

Mg

 
a. Tính bản cá 
Nội lực của liên kết: 

         S = 
δ+h

Mg  

 Trong đó: 
- h : Chiều cao dầm dọc 
- δ : Chiều dầy bản cá 
- Mg : Mô men tại liên kết dầm dọc và dầm ngang . 

    Mg = - Kg.M
0
0.5ld   ;   Kg = 0.6 – 0.7 

Kiểm tra ứng suất trong bản cá: 

         σ = 
δ.b

S

gy

≤ R0 

 Trong đó: 
- bgy : Chiều rộng giảm yếu của bản cá 



Bài giảng Thiết kế cầu thép F2.                                                                          PGS.TS.Trần đức nhiệm 

 39

- R0 : Cường độ chịu kéo của bản cá 
Số đinh (hay bulông) liên kết bản cá vào dầm dọc  

         n1 = Fgy.μ.
2m

1
 

 Trong đó: 
- Fgy = bgy.δ : Diện tích bản cá bị giảm yếu do đinh 
- μ : Số đinh trên 1cm2 diện tích bản cá (tra bảng) 
- m2 : Hệ số điều kiện làm việc 

Số đinh (bulông) liên kết sườn dầm dọc với thép góc 

         n2 ≥ 
20

g

m
1.

2
.

R
Q μ

 

Số bulông liên kết thép góc liên kết vào dầm ngang  
         n3 = 2n2 + n1 
Nếu là liên kết đinh tán: 

 n3 ≥ 
2

c1

0 m

1
..

R

Q
μ  

          n3 ≥ 
2

em

0 m

1
..

R

Q
μ  

2. Trường hợp liên kết bằng dầm dọc thấp hơn dầm ngang  

Vai kê
Thép góc liên kết

Dầm ngang

Dầm Dọc Bản cá
Qg

Mg

 
a. Tính bản cá 
 Bản cá được tính như trường hợp dầm dọc bằng dầm ngang  
b. Tính vai kê 
Với trường hợp liên kết đinh tán hoặc bulông 

 Số bulông đứng liên kết vai kê và cánh dưới dầm dọc lấy bằng liên kết bản cá 
với dầm dọc. 

  Bản thân liên kết vai kê được tính như consol chịu lực 
Lực tác dụng gồm : 
- Phản lực từ dầm dọc đè lên vai kê Ak 
- Lực dọc S  

         Ak = g
k Q.

n

n
 

n3 = max     
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         Sk = 
δ+h

Mg  

 Trong đó:  
+ nk : Số đinh liên kết giữa vai kê và thép góc liên kết 

Mômen tác dụng lên đinh: 
         Mk = Ak.dAk – Sk.dSk 
 Trong đó: 

+ dAk : Khoảng cách từ trọng tâm của đám đinh liên kết bản cánh và vai 
kê đến trọng tâm đám đinh liên kết vai kê và bản bụng 

+ dsk: Khoảng cách từ điểm tác dụng lực Sk đến trọng tâm đám liên kết 
vai kê và bản bụng. 

Đinh chịu lực lớn nhất là đinh xa trọng tâm nhất 

zMk
A

Ak
S

 
 Lực cắt tác dụng lên đinh xa nhất: 

      Nmax = 

2

2

i

max
k

k

k

2

k

k

e

e
.M

n

S

n

A
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
++⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

∑
 

 Trong đó: 
+ ei : Khoảng cách giữa các cặp đinh đối xứng qua trọng tâm đám liên 

kết vai kê  
Điều kiện để liên kết làm việc bình thường: 

         Nmax ≤ [S®] 
+  [Sđ] là khả năng chịu cắt của đinh (bulông) 

3.5.2. Liên kết dầm ngang – dàn chủ 
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n2

n1
Q

 
 Các trường hợp liên kết dầm ngang – dàn chủ bị phá hoại: 
- Cắt đứt liên kết thép góc liên kết và bản tiếp điểm (cắt đứt n2 do n2 yếu) 
- Cắt đứt liên kết giữa thép góc liên kết và bản bụng dầm ngang (cắt đứt n1) 
a. Tính các liên kết 
 Nếu liên kết là bulông: 
 Số đinh liên kết thép góc với dầm ngang: n1 

            n1 = 
20 m

1
.

2
.

R

Q μ
 

 Số đinh liên kết thép góc với bản tiếp điểm 

            n2 = 
20 m

1
..

R

Q
μ  

 Nếu liên kết là đinh tán: 

            n1= 
20 m

1
..

R

Q
μ  

            n2= 
2

c1

0

2

m

1
..

R

Q
μ  

 Kiểm tra nội lực đinh xa nhất: 

            Nmax = 
n

Q
 ≤ [S®] 

b. Tính gờ tam giác 
 Gờ tam giác được tính tương tự như tính vai kê trong liên kết dầm dọc - dầm 
ngang. 

3.5.1.1. Theo 22TCN 272� 01 

 Việc tính toán, thiết kế các liên kết dầm dọc – dầm ngang và dầm ngang – dàn 
chủ trong tiêu chuẩn 22TCN272-01 được tiến hành tương tự như trong tiêu chuẩn 
22TCN 18-79. 

3.6. tính toán thiết kế dàn chủ 

3.6.1. Xây dựng mô hình tính 

 Dàn chủ là một kết cấu không gian, ta có thể tính mô hình không gian bằng các 
phần mềm phân tích. Việc tính toán như vậy cho kết quả chính xác hơn nhưng rất 
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phức tạp. Thông thường, để đơn giản, người ta đưa về mô hình dàn phẳng chịu tác 
động của tải trọng. Nội lực của các bộ phận trong dàn là tổng hợp nội lực từ các bài 
toán mà bộ phận đó tham gia. 
 

T1 T2 T3

H1 H2 H3 H4H0

H

d

24d/5H

3d/H

DAH S
H2-H3

 
3.6.2. Nội lực trong dàn chủ do tải trọng thẳng đứng  

1. Sơ đồ tính 
- Sử dụng hệ số phân bố ngang để đưa bài toán không gian thành mặt phăng đơn 

dàn chủ. 
- Sơ đồ tính có thể là dạng dàn liên kết chốt hoặc không chốt. Thực tế tại các tiết 

điểm là liên kết cứng, nhưng mômen ở đó rất nhỏ nên ta bỏ qua. 
- Dàn được tính theo mô hình dàn phẳng, sơ đồ tĩnh học là giản đơn, liên tục hoặc 

hÉng� 
2. Tải trọng thẳng đứng 
 Tĩnh tải 

+ Trọng lượng bản thân của kết cấu dàn. 
+ Trọng lượng của hệ dầm mặt cầu, bản mặt cầu, lớp phủ,lề người đi, lan can, 

thiết bị khai thác như: điện, ống nước� 
 Hoạt tải 

Đối với đường bộ 
+ Theo 22TCN 18 – 79 : Đoàn tải trọng H30, H13� hoặc XB80, XB60 + 

Người 
+ Theo 22TCN 272 – 01: HL 93 + Người 
Đường sắt : Hoạt tải tàu 

3. Phương pháp tính 
 Phương pháp hay dùng là sử dụng các đường ảnh hưởng. Tính nộ lực các thanh 
dàn theo các bước: 
- Xây dựng đường ảnh hưởng nội lực của các thanh. 
- Xếp tải, tính toán từng hiệu ứng riêng biệt của từng loại tải trọng. 
- Tổng hợp, nhân các hệ số tải trọng heo từng tổ hợp tương ứng với từng loại tải 

trọng. Từ đó xác định được giá trị thiết kế 
 Sử dụng phương pháp tính thông thường của cơ học kết cấu. 
 Sử dụng phần mềm. 
 Nội lực do tĩnh tải: 
           Nt tt = Ω Σnt.qt 
 Nội lực do hoạt tải: 
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           Nh tt = nh.(1 + μ).η.Ω.qt® 
 Trong đó: 

+ Nt, nh : Hệ số vượt tải cảu tĩnh tải, hoạt tải 
+ qt : Tĩnh tải rải đều 
+ qtđ: Hoạt tải rải đều tương đương 
+ (1 + μ): Hệ số xung kích của hoạt tải 
+ Ω: Diện tích  đường ảnh hưởng chất tải 
+ η: Hệ số phân bố ngang của hoạt tải đối với bộ phận đang tính 
+  

- 5@1,5m

Z Z Z Z Z

0,36Z (Tm)

 
-  
3.6.3. Nội lực trong dàn chủ do các tác động khác 

 Ngoài lực tác dụng thẳng đứng, các thanh dàn chủ còn chịu tác động do lực 
ngang và các tác động khác, trong đó, tác động quan trọng nhất là tác động của lực 
gió.  
1. Sơ đồ tính. 
 Thanh biên dàn chủ là cũng chính là thanh biên của hệ liên kết dọc trên và dọc 
dưới. Dưới tác dụng của các lực ngang, hệ liên kết dọc là một kết cấu nhịp dàn chịu 
lực thẳng đứng. Do đó, thanh biên dàn chủ được tính như thanh biên của kết cấu dàn  
hệ liên kết. 
 Sơ đồ tính của hệ liên kết dọc là dàn trên các gối đàn hồi đặt tại các nút của dàn 
chủ. Tuy nhiên, hệ liên kết ngang cổng cầu có độ cứng lớn hơn rất nhiều so với các 
liên kết ngang khác, do đó, có thể tính hệ liên kết giống như hệ dàn kê trên hai gối 
cứng là hai liên kết ngang cổng cầu. 

1/2II-II
1/2III-III

IV

III

I

II
III

IV

I-I

II

I
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qw

Lt

Sơ đồ tính 

 

Rw Rw

 
3.6.4 Lựa chọn và tính duyệt các thanh của kết cấu nhịp dàn 

T4

d

H

H0 H4H3H2H1

T3T2T1

H'1H'2H'3 H'0

T'1T'2T'3

 
3.6.3.1. Lựa chọn mặt cắt 

 Việc lực chọn mặt cắt phải thoả mãn các yêu cầu sau: 
- Thoả mãn điều kiện chịu lực: [Tác động] ≤ [Sức kháng của vật liệu]. Thông 

thường, từ điều kiện trên để xác định đặc trưng cần thiết hình học của mặt cắt. 
- Yêu cầu về cấu tạo. 
- Yêu cầu nhất quán về mặt tổng thể. 
- Yêu cầu về kinh tế. 
 Từ thiết kế sơ bộ và các điều kiện trên để đưa ra dạng mặt cắt cuối cùng. 

3.6.3.2. Tính duyệt thanh 

 Các thanh dàn chủ làm việc dưới dạng: 
- Chịu kéo: Thanh biên dưới dưới tác dụng của tải trọng thẳng đứng 
- Chịu nén: Thanh biên trên, thanh xiên cổng cầu dưới tác động của tải trọng 

thẳng đứng. 
- Chịu kéo và nén: Các thanh xiên phía trong dàn 
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- Chịu kéo, uốn kết hợp: 
+ Kéo và uốn kết hợp: Thanh biên dưới, nếu có xét đến tải trọng gió hoặc tải 

trọng bản thân. 
+ Nén và uốn kết hợp: Thanh biên trên, thanh xiên cổng cấu khi xét đến lực 

gió, trọng lượng bản thân. 
1. Tính duyệt theo 22TCN 18 – 79 
a. Thanh chịu kéo: 
α. Điều kiện bền: 

           σmax  = 
th

max

F

N
≤ R0 

β. Điều kiện bền mỏi 

           σmax  = 
th

max
'

F

N
≤ γ.R0 

 Trong đó: 
+ Nmax: Lực kéo lớn nhất trong thanh 
+ Fth: Diện tích tiết diện giảm yếu của thanh (Tiết diện thực) 
+ R0: Cường độ tính toán của vật liệu khi chịu lực dọc trục 
+ γ: Hệ số triết giảm cường độ do mỏi 

 

Giới hạn mỏi

So

No
Tổng chu trình ứng suất

N

S
ứng suất

Ni

Si

§uêng cong mái

 
b. Thanh chịu nén 
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b

t

Tc

b

t

     

t

k = 0,75

k = 0,56

k = 1,4

t

b

t

b

 
α. Điều kiện ổn định 

           σ = 
ng

max

F.

N

ϕ
 ≤ R0 

 Trong đó: 
+ Fng : Diện tích tiết diện nguyên của mật cắt 
+ ϕ : Hệ số uốn dọc, phụ thuộc vào độ mảnh λ của thanh 

   Đối với thanh một nhánh :  

          λ = 
r

l0  

    r = 
F

J
: là mômen quán tính nhỏ nhất của mặt cắt 

   l0: Chiều dài tự do trong mặt phẳng tính độ mảnh 
   Đối với thanh gồm hai nhánh: 

          2

nhánh

2 λ+λ=λ  

β. Điều kiện bền: 

          σmax  = 
th

max

F

N
≤ R0 

γ. Điều kiện bền mỏi 

          σmax  = 
th

max
'

F

N
≤ γ.R0 

c. Thanh chịu kéo (nén), uốn kết hợp 

N
N

MM

Thanh  chịu lực kết hợp
- Chịu kéo + Chịu uốn

- Chịu nén + Chịu uốn  
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α. Điều kiện độ bền: 

          σ = ≤±
th

tt

th

tt

W

M

F

N
 R 

β. Điều kiện bền mỏi 

          σ = ≤±
th

'

th

'

W

M

F

N
 γ.R 

γ. Điều kiện ổn định 
 Điều kiện ổn định chỉ kiểm tra với thanh chịu nén uốn đồng thời. Hệ số uốn dọc 
ϕ   trong trường hợp này phụ thuộc vào độ mảnh λ và độ lệch tâm tương đối. 
 
 
2. Tính duyệt theo 22TCN 272 – 01     
a. Thanh chịu kéo thuần tuý 
ứng xử của kết cấu: 
 Thanh chịu kéo bị phá hoại khi xảy ra một trong hai trường hợp: 
- Mặt cắt thực bị kéo đứt 
- Mặt cắt nguyên bị chảy dẻo 
Sức kháng kéo của mặt cắt Pr chọn giá trị nhỏ hơn trong hai trường hợp sau: 

Pr = ϕyPny = ϕuFyAg 
Pr = ϕuPnu = ϕuFuAnU 

 Trong đó: 
+ Pny : Sức kháng kéo danh định khi chảy dẻo của tiết diện nguyên (kN) 
+ Fy : Cường độ chảy dẻo nhỏ nhất cảu vật liệu (Mpa) 
+ Ag : Diện tích tiết diện nguyên của thanh 
+ Pnu : Sức kháng kéo danh định khi đứt gãy của tiết diện thực 
+ Fu : Cường độ chịu kéo (Mpa) 
+ An : Diện tích mặt cắt thực 
+ U : Hệ số triết giảm xét tới sự truyền lực trong thanh 
+ ϕy : Hệ số sức kháng chảy trong thanh chịu kéo = 0.95 
+ ϕu : Hệ số sức kháng đứt gãy cho thanh chịu kéo = 0.80 

b. Đối với thanh chịu nén thuần tuý 
ứng xử của kết cấu: 
 Mặt cắt thanh bị phá hoại khi: 
- Có sự chảy dẻo trên toàn bộ mặt cắt  
 Điều kiện đảm bảo có sự chảy dẻo trên toàn bộ mặt cắt : 

           
yF

E
.k

t

b
≤  

 Trong đó: 
+ k: Hệ số mất ổn định của tấm, phụ thuộc số cạnh được đỡ trong mặt 

cắt thanh 
+ b: Chiều rộng tấm (mm) 
+ t: Chiều dày tấm (mm) 

b. Sức kháng nén của mặt cắt  
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  Nếu:  λ ≤ 2.25 thì   Pn = 0.66λFyAg 

  Nếu : λ > 2.25 thì   Pn = 
λ

gyAF88.0
 

 Với: 

         λ = 
E

F

r

Kl y

2

s
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π

 

 Trong đó: 
+ Ag : Diện tích tiết diện nguyên của mặt cắt thanh (mm2) 
+ Fy : Cường độ chảy dẻo nhỏ nhất (Mpa) 
+ E : Môđun đàn hồi (Mpa) 
+ K : Hệ số chiều dài tự do 
+ l : Chiều dài không có liên kết (mm) 
+ Rs : Bán kính quán tính đối với trục mất ổn định (mm) 

c. Thanh chịu kéo và uốn kết hợp 
Thanh chịu kéo và uốn phải thoả mãn các phương trình sau: 

    Nếu 2.0
P

P

r

u <   thì  0.1
M

M

M

M

P0.2

P

ry

uy

rx

ux

r

u ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++  

    Nếu 2.0
P

P

r

u ≥   thì  0.1
M

M

M

M

0.9

0.8

P

P

ry

uy

rx

ux

r

u ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++  

 Trong đó: 
+ Pr : Sức kháng kéo tính toán của mặt cắt thanh (kN) 
+ Mrx , Mry : Sức kháng uốn tính toán đối với trục x và y (kN.m) 
+ Mux , Muy : mômen tính toán đối với trục x và y do tải trọng (kN.m) 
+ Pu : Lực dọc trục tính toán do tải trọng (kN) 

d. Thanh chịu nén và uốn 
Đối với các thanh chịu nén và uốn đồng thời phải thoả mãn các phương trình sau: 

    Nếu 2.0
P

P

r

u <   thì  0.1
M

M

M

M

P0.2

P

ry

uy

rx

ux

r

u ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++  

    Nếu 2.0
P

P

r

u ≥   thì  0.1
M

M

M

M

0.9

0.8

P

P

ry

uy

rx

ux

r

u ≤⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++  

 Trong đó: 
+ Pr : Sức kháng nén tính toán của mặt cắt thanh (kN) 
+ Mrx , Mry : Sức kháng uốn tính toán đối với trục x và y (kN.m) 
+ Mux , Muy : mômen tính toán đối với trục x và y do tải trọng (kN.m) 
+ Pu : Lực dọc trục tính toán do tải trọng (kN) 

3.6.4. Tính duyệt liên kết các thanh tại tiết điểm 

 Liên kết các thanh tại bản tiết điểm có khả năng bị phá hoại theo một trong 
các trường hợp: 
- Đám liên kết bị phá hoại do số liên kết không đủ 
- Do bản tiết điểm bị xé rách 
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b bb

b b

 

e

f

a
d

b

c

f1

f2

f3

f4

f5

Pu
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3.6. tính toán Thiết kế các hệ liên kết 

3.6.1. Hệ liên kết dọc 

3.6.1.1. Sơ đồ kết cấu 

qw

(t)

(t)

wq

123  

Lt (Ld)

wq

 
 
 Liên kết dọc được tính toán là dàn phẳng kê trên hai gối cứng ( các gối khác là 
gối đàn hồi có độ cứng nhỏ nên ta bỏ qua) là hai khung cổng cầu, có khẩu độ làm 
việc bằng khoảng cách giữa hai liên kết cổng cầu. 
 
 

3.6.1.2. Tải trọng tác dụng 

Hệ liên kết dọc chịu tác dụng của các lực ngang: 
- Lực gió ngang tác dụng vào toàn bộ kết cấu nhịp 
- Lực gió ngang tác dụng vào hệ thống lan can và mặt cầu 
- Lực lắc ngang hoặc lực ly tâm 
1. Tính lực gió: 
Theo 22TCN 18 – 79 
áp lực gió: 
 Khi trên cầu không có xe, cường độ áp lực gió : w = 180 kg/m2 
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 Khi trên cầu có xe : w = 50 kg/m2 
Theo 22TCN 272 – 01 
 Đối với cầu đường ôtô, tải trọng gió ngang tác dụng lên công trình được tính 
theo công thức: 
        PD = 0.0006V2AtCd ≥ 1.8At

      (kN) 
 Trong đó: 

+ V : Vận tốc gió xác định theo vùng gió 
+ A : Diện tích kết cấu hứng gió (m2) 
+ Cd : Hệ số cản gió. 

 Khi tính với tổ hợp tải trọng cường độ III phải tính tải trọng gió tác dụng vào cả 
kết cấu và hoạt tải. Tải trọng của gió tác dụng lên hoạt tải là tải trọng phân bố đều 
cường độ 1.5 kN/m tác dụng theo hướng nằm ngang và đặt ở cao độ 1800mm tính 
từ mặt đường xe chạy. 
2. Vấn đề phân phối tải trọng gió cho hai hệ liên kết: 
 Trong kết cấu nhịp dàn, diện tích chắn gió thực của các bộ phận được tính thông 
qua diện tích đường viền bao quanh kết cấu và có xét đến hệ số chắn gió: 

+ Đối với kết cấu nhịp: Hệ số chắn gió k1 = 0.4 
+ Hệ thống lan can: k1 = 0.3 ÷ 0.8  
+ Hệ mặt cầu, đoàn tàu: k1 = 1.0 

 Việc phân phối tải trọng gió cho hai hệ liên kết được tính như sau: 
+ Lực gió tác dụng vào dàn chủ:  

Hệ số phân phối cho hệ liên kết dọc trên: k2 = 0.6 
+ Hệ liên kết dọc dưới: k2 = 0.6 
+ Lực gió tác dụng vào lan can, hệ mặt cầu: Hệ liên kết dọc cùng mức : k2 = 0.8 

Hệ liên kết khác mức : k2 = 0.4 
+ Lực ly tâm, lực lắc ngang :  Hệ liên kết dọc cùng mức : k2 = 0.8 

Hệ liên kết khác mức : k2 = 0.4 

qw

(t)

(t)

wq

Hệ LD dọc trên

Hệ LD dọc duới
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3.6.1.3. Phương pháp phân tích 

w

Lt (Ld)

q

Lt (Ld)

w

Lt (Ld)

0,5q

Lt (Ld)

w

w0,5q

 
3.6.2. Hệ liên kết ngang cổng cầu  

Rw

Rw

B

H

Rw Rw

H

B

Thanh xiên 
đầu giàn

Thanh xiên 
đầu giàn

(b)

 

RwRw

(a) (b)  
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Rw Rw

(b)(a)

e
c

H H

 

e

Rw

0,5Rw 0,5Rw

0,5Rw0,5Rw

B  
 
 

3.7. Thiết kế tiết điểm 

3.7.1. Nguyên tắc thiết kế tiết điểm 

3.7.2.  

3.8. Thiết kế dàn hãm và một số bài toán khác 

T/2

T/2

T/2 α

S2

T/2

T/2

T/2α

S1  
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Dàn biên cứng

X1 X2 X3

Chọn KCCB  


